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Một là, công cụ điều tiết chung. Về 
cơ bản, công cụ điều tiết chung giá trị 
đất gia tăng được phản ánh trong chế độ 
pháp lý sử dụng đất của mỗi quốc gia. 
Đây được xem chính là điều kiện thúc 
đẩy chính sách quản lý và sử dụng đất 
đai hiệu quả hơn. Suzuki và các cộng sự 
(2015) quan niệm rằng, các công cụ điều 
tiết chung vừa đóng vai trò định hướng 
sử dụng đất, đồng thời thực hiện việc thu 
hồi phần giá trị gia tăng của đất trên cơ 
sở quá trình phát triển đất đai. Các công 
cụ điều tiết chung được đề cập đến chủ 
yếu bao gồm: Nhà nước trực tiếp kiểm 
soát đối với việc sử dụng các quỹ đất 
đã được quốc hữu hóa; Thực hiện chế 
độ thuê đất có thời hạn thay vì giao đất; 
Thực hiện chế độ dự trữ đất đai thông 
qua ngân hàng đất đai; Tái điều chỉnh 
đất đai (Alterman, 2012).

Cụ thể, 02 công cụ đầu tiên phù hợp 
với các quốc gia duy trì chế độ sở hữu 
nhà nước về đất đai, nhưng do quá trình 
tư nhân hoá đất đai ngày càng phổ biến, 
nên hiện nay được sử dụng rất ít. Trong 
khi đó, chế độ dự trữ đất đai được ghi nhận 
là sử dụng rộng rãi ở các nước Trung và 
Bắc Âu vào giai đoạn trước những năm 
1990, thông qua quá trình bán hoặc cho 

KINH NGHIỆM THẾ GIỚI

Khi đề cập đến vấn đề tạo lập và thu hồi giá trị 
nói chung trong khoa học kinh tế và quản lý, Lepak 
và cộng sự (2007) cho rằng, có thể chia làm 03 cấp độ 
tương ứng với 03 chủ thể tham gia vào các hoạt động 
kinh tế - xã hội, cụ thể là: các cá nhân, các tổ chức 
(doanh nghiệp) và xã hội (nhà nước). Tuy nhiên, đối 
với đất đai, việc tạo lập và thu hồi giá trị đất đai (land 
value capture) thường được sử dụng theo 02 cách phổ 
biến, đó là: (i) Nhấn mạnh vào mục đích sử dụng - với 
hàm ý loại chính sách hoặc công cụ pháp lý để thu 
hồi phần tăng thêm giá trị của đất đai (bất kể nguyên 
nhân nào làm thay đổi giá trị đất đai); (ii) Nhấn mạnh 
vào kết quả của quá trình đầu tư KCHT hoặc các quy 
định chính sách của nhà nước làm thay đổi giá trị đất 
đai - Đây là cách được sử dụng trực tiếp, đề cập đến 
sự cải thiện làm gia tăng giá trị đất đai. Về cơ bản, 
cách phân chia này cũng khá tương đồng với cơ chế 
thu hồi giá trị đất đai cung cấp tài chính KCHT đô 
thị do Peterson (2009) và Alterman (2012) đề xuất. 
Như vậy, căn cứ vào mục đích và kết quả của thu hồi 
phần gia tăng của giá trị đất đai do quá trình đầu tư 
KCHT tại đô thị, chúng ta có thể chia làm 03 nhóm 
công cụ chủ yếu được áp dụng đó là: công cụ điều 
tiết chung (công cụ vĩ mô - macro instruments), công 
cụ trực tiếp (direct instruments) và công cụ gián tiếp 
(indirect instruments) (Rebelo, E. M, 2017), cụ thể 
như sau:

Các công cụ thu hồi giá trị 
đất gia tăng trong quá trình 
phát triển kết cấu hạ tầng đô thị 
ở một số quốc gia trên thế giới

NGUYỄN THANH LÂN*

Bài viết phân tích tổng quan một số công cụ thu hồi giá trị đất gia tăng trong 
quá trình phát triển kết cấu hạ tầng (KCHT) đô thị được áp dụng ở một số 
quốc gia trên thế giới. Về cơ bản, các nước đều áp dụng kết hợp 03 nhóm 
công cụ chính trong thu hồi giá trị đất gia tăng là: công cụ điều tiết chung, 
điều tiết trực tiếp và điều tiếp gián tiếp và coi đây là nguồn tài chính phục 
vụ các dự án phát triển KCHT. Qua đó, bài viết đề xuất một bài học kinh 
nghiệm có thể vận dụng phù hợp cho Việt Nam khi áp dụng một số công cụ 
để điều tiết, thu hồi phần giá trị đất tăng thêm trong quá trình phát triển đô 
thị nói chung và đầu tư KCHT đô thị nói riêng. 

* ThS., Trường Đại học Kinh tế Quốc dân   |   Email: lannt.neu@gmail.com



59Economy and Forecast Review

đất hoặc bất động sản (BĐS), như: thuế chuyển nhượng 
quyền sở hữu đất đai và BĐS, thuế sở hữu BĐS, thuế 
gia tăng giá trị đất... Các hình thức thuế này đã được 
áp dụng tại một số quốc gia, như: Hoa Kỳ, Đài Loan, 
Hoàng Koâng, Singapore (Alterman, 2012).

Đối với các gia tăng giá trị đất đai từ những cải thiện 
đất đai do đầu tư KCHT và thực hiện quyết định của 
chính phủ mang lại, căn cứ vào việc nhóm đối tượng 
hưởng lợi ích từ quá trình đầu tư và thực hiện quy định 
thu hồi giá trị - cụ thể trong phạm vi phần này của bài 
viết đề cập đến là các chủ sở hữu đất, BĐS và các nhà 
phát triển đất. Công cụ trực tiếp sử dụng thu hồi phần 
giá trị tăng thêm đó là thuế (bao gồm thuế đánh một lần 
và thuế đánh hàng năm liên quan đến BĐS) (Bảng). 

Qua phân tích tổng quan, công cụ trực tiếp điều tiết 
phần giá trị gia tăng của BĐS được hiểu như là các 
công cụ thuế hoặc công cụ thuế tương đương. Trong đó, 
thuế tài sản áp dụng vào các tài sản nhà đất, góp phần 
tạo lập nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương tại 
nhiều quốc gia (kể cả các quốc gia đang phát triển tại 
châu Á, như: Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Philippines, 
Indonesia...). Với ý nghĩa của thuế tài sản là người 
đóng thuế phải chi trả cho việc quản lý vận hành hệ 
thống KCHT và nhiều dịch vụ công cộng đã góp phần 
tạo ra giá trị tài sản đất đai và BĐS. Đây là nguồn tài 
chính sử dụng duy trì và tái phát triển hệ thống KCHT.

Đáng chú ý, công cụ thuế giá trị gia tăng của BĐS 
liền kề (còn được hiểu thuế đánh do sự cải thiện 
KCHT) được xem là công cụ phản ánh trực diện nhất 
cả về mục tiêu và nguồn gốc hình thành phần giá trị 
tăng thêm đất đai và BĐS, thường mức thuế được áp 
dụng từ 30%-60% của giá trị đất ước tính đạt được 
(Peterson, 2009). Về mặt lịch sử ra đời và phát triển, 
công cụ thuế này đã được sử dụng ở Anh và Tây Ban 
Nha và được một số nước Mỹ Latinh triển khai. Bên 
cạnh đó, hiện có nhiều loại thuế và phí cải thiện khác 

thuê quyền phát triển đất sau khi nhà 
nước thực hiện đầu tư KCHT. Tuy nhiên, 
những năm gần đây, chế độ dự trữ đất đai 
dần được thay thế bởi cơ chế thoả thuận 
hợp tác phát triển để phản ánh xu hướng 
chính phủ không trực tiếp can thiệp vào 
các hoạt động của thị trường (ví dụ như 
tại: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn 
Độ, Trung Quốc hay Brazil). Đáng chú 
ý, trong giai đoạn này, công cụ tái điều 
chỉnh đất đai vẫn đang được xem xét và 
sử dụng tại các quốc gia (Mittal, J., 2014), 
đặc biệt cho các dự án chỉnh trang đô thị. 
Do bởi, công cụ này mang lại những ưu 
điểm, cũng như sự đồng thuận trong quá 
trình lập quy hoạch, đầu tư phát triển dự 
án tại đô thị. Theo đó, khi tham gia vào 
cơ chế này, các chủ sở hữu, sử dụng đất 
sẽ trở thành đối tác đóng góp hoặc chia 
sẻ đất một cách tự nguyện, cùng đầu tư 
KCHT và chia sẻ công bằng các lợi ích 
- chi phí của dự án KCHT tại đô thị. Tuy 
vậy, theo đánh giá của nhiều nhà nghiên 
cứu, các công cụ điều tiết chung dường 
như chưa đạt được mục tiêu thu hồi phần 
giá trị gia tăng của đất, mà phần lớn 
mang tính chất về định hướng sử dụng và 
phát triển đất đai.

Hai là, công cụ trực tiếp. Đây là các 
công cụ được sử dụng thu hồi giá trị tăng 
thêm của đất đai, bất động sản (có thể thu 
hồi một phần hoặc toàn bộ) theo những 
quy định pháp lý và trách nhiệm của chủ 
sở hữu bất động sản (BĐS). Công cụ trực 
tiếp không cần phải áp dụng biện pháp 
bổ sung khi triển khai thực hiện và căn 
cứ vào phần giá trị tăng thêm các tài sản 
(đất đai và sản trên đất) được tạo ra do 
các điều kiện kinh tế thuận lợi. Căn cứ 
vào nguồn gốc hình thành phần giá trị 
gia tăng có thể chia làm 02 nhóm chính: 
(i) Phần gia tăng giá trị tự nhiên của 
đất đai - Đây là phần giá trị tăng thêm 
không liên quan đến các quyết định của 
chính phủ, mà do những thay đổi trong 
quá trình phát triển kinh tế, xã hội (ví dụ: 
quá trình phát triển dân số, tập trung dân 
cư, sự tăng trưởng kinh tế...) làm thay đổi 
giá trị đất đai; (ii) Phần gia tăng giá trị 
đất đai từ những cải thiện đất đai - Đây 
là giá trị tăng thêm do các quyết định cụ 
thể của chính phủ là trực tiếp gây ra như 
là: thay đổi mục đích sử dụng đất, quy 
hoạch, kiểm soát đất... hoặc quyết định 
đầu tư KCHT công cộng.

Theo đó, việc thực hiện thu hồi phần 
gia tăng giá trị tự nhiên của đất đai có thể 
được thực hiện dưới các hình thức thuế 

BẢNG: MỘT SỐ LOẠI THUẾ VÀ PHÍ ĐIỀU TIẾT PHẦN GIA TĂNG GIÁ TRỊ BĐS

Công cụ Đối tượng thuế Cơ sở tính thuế Hình thức 
thực hiện

Người thực 
hiện

Phạm 
vi

Thuế trên 
thặng dư vốn Giá bán BĐS

Giá bán trừ đi 
chi phí ban đầu 
và cải thiện

Một lần 
(thuộc hệ 
thống thuế 
thu nhập)

Chủ sở hữu Trung 
ương

Thuế chuyển 
nhượng và 
thuế đất

Chuyển nhượng 
và đăng ký chuyển 
nhượng BĐS

Giá trị thị 
trường Một lần Chủ sở hữu Địa 

phương 

Thuế giá trị 
gia tăng của 
BĐS liền kề 

Giá trị tăng thêm 
do đầu tư KCHT/
thay đổi sử dụng đất

Phần giá trị đất 
và BĐS tăng 
thêm

Một lần (tại 
thời điểm đầu 
tư/thay đổi sử 
dụng đất)

Chủ sở hữu Địa 
phương 

Tiền sử dụng 
đất/thuê đất

Quyền nắm giữa 
và sử dụng đất

Sử dụng rất 
khác nhau

Hàng năm 
hoặc một lần

Nhà phát 
triển

Địa 
phương 

Thuế tài sản Sở hữu đất và 
BÑS

Giá thị 
trường,đặc điểm 
của đất/BĐS

Hàng năm Chủ sở hữu Địa 
phương 

Thuế di sản Đất đai và tài sản 
trên đất

Giá trị đất và 
BÑS trong quaù 
trình nhận di sản

Một lần Chủ sở hữu Địa 
phương 

Nguồn: Walters, L. C. (2013); Zhao, Z. và các cộng sự (2012)
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đầu tư tương xứng với mật độ xây dựng 
mới (Suziki và cộng sự, 2015). Điểm 
đặc biệt cơ bản của công cụ này chính 
là nhằm mục đích thu hồi các chi phí của 
việc cung cấp và tăng cường năng lực 
của KCHT trong quá trình đầu tư, phát 
triển đất đai. 

Ngoài ra, phương thức “Tài trợ tăng 
thuế” cũng được coi là biện pháp huy 
động và tạo vốn cho các dự án đầu tư 
KCHT, chỉnh trang các đô thị khá hiệu 
quả ở các nước phát triển, đặc biệt là 
Hoa Kỳ. Công cụ này được thực hiện 
bằng cách “vay phần gia tăng giá trị của 
đất đai, BĐS trong tương lai nhờ có hạ 
tầng mới” và tạm ứng vốn cho đầu tư dự 
án. Cụ thể là, chính quyền địa phương 
sẽ thực hiện bảo lãnh cho các chủ đầu tư 
dự án KCHT vay tiền ngân hàng để thực 
hiện dự án, rồi trả nợ dần bằng tiền thu 
hồi phần gia tăng của đất và BĐS (thông 
qua quá trình thu thuế tài sản là đất và 
BĐS) trong một số năm tại khu vực 
hưởng lợi của dự án. Kinh nghiệm thực 
tế cho thấy, phương thức này phù hợp và 
đạt hiệu quả trong huy động vốn, tài trợ 
cho dự án đầu tư hạ tầng giao thông đô 
thị như đường sắt đô thị, hoặc phát triển 
các khu đô thị mới theo định hướng phát 
triển giao thông công cộng (TOD). Tuy 
nhiên, đây là công cụ mới, tiên tiến và 
chỉ phù hợp với các quốc gia đã xây dựng 
và phát triển hệ thống định giá đất, BĐS 
đồng bộ, hoàn thiện và cập nhật. 

Bên cạnh đó, các công cụ phí phụ thu 
cũng được áp dụng để tạo nguồn thu gián 
tiếp cho đầu tư KCHT thông qua việc thu 
phí bổ sung đối với các đối tượng trực 
tiếp sử dụng dịch vụ và tiện ích công 
cộng và mục tiêu chi trả phí nhằm cải 
thiện điều kiện KCHT mang lại.

MỘT SỐ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Ở Việt Nam, thể chế đất đai nói chung 
và thể chế tài chính đất đai (trong có quy 
định về thu hồi, điều tiết giá trị đất gia 
tăng) ngày càng được điều chỉnh, bổ 
sung hoàn thiện. Cụ thể, ở nước ta đang 
duy trì và thực thi một số công cụ điều 
tiết như: tiền sử dụng đất; thuế sử dụng 
đất phi nông nghiệp; một số loại phí hoặc 
trách nhiệm nhà đầu tư phát triển dự án 
sử dụng đất... Tuy nhiên, về cơ bản các 
công cụ điều tiết phần giá trị đất gia tăng 
hiện vẫn còn khá phân tán và chưa khai 
thác được tiềm năng tài chính này của 
đất đai. Trên cơ sở kết quả tổng quan về 

nhau được thực thi trong quá trình phát triển KCHT 
tại các thành phố của: Hồng Kông, Singapore, Brazil, 
Argentina và Ấn Độ...

Như vậy, về tổng thể và tác động dài hạn, các sắc 
thuế đất và BĐS được coi là một công cụ tài chính đất 
đai và phương thức điều tiết hiệu quả phần giá trị đất gia 
tăng; đồng thời, đây cũng là công cụ nhằm khuyến khích 
phát triển tư nhân xung quanh một dự án KCHT giao 
thông tại đô thị (Smith, J. J., & Gihring, T. A, 2006).

Ba là, công cụ gián tiếp. Đây là công cụ áp dụng 
nhằm gián tiếp thu phần lợi ích tăng thêm để tài trợ 
cho việc đầu tư và nâng cao năng lực KCHT, có sự 
khác biệt giữa các quốc gia và các địa phương. Do đó, 
có khá nhiều các thuật ngữ khác nhau được dùng khi 
đề cập đến công cụ gián tiếp (ví dụ như: “Developer 
obligations”- nghĩa vụ của người phát triển; “Developer 
agreements” - thỏa thuận của nhà đầu tư; “Developer 
obligations” - nghĩa vụ nhà đầu tư; “Planning 
obligations” - nghĩa vụ quy hoạch; “incentive zoning” 
- khuyến khích phân vùng; “Linkage fees” - phí đấu 
nối, kết nối hạ tầng...). Điểm đáng quan tâm, công cụ 
gián tiếp có sự tương đồng đó là đề cập đến sự đóng 
góp, nghĩa vụ của chủ đầu tư phát triển đất đai, BĐS 
nhằm bù đắp chi phí KCHT.

Trong đó, có 02 công cụ phí cơ bản được sử dụng 
rộng rãi, đó là: (i) Phí tác động và (ii) Phí phát triển. 
Về mặt ngữ nghĩa, việc sử dụng các thuật ngữ trên là 
có sự giao thoa, đôi khi rất khó phân biệt và có thể 
được sử dụng thay thế cho nhau. Trong đó, phí tác động 
là khoản tiền mà chủ đầu tư phải nộp cho chính quyền 
địa phương để trang trải chi phí đầu tư công nhằm 
tăng cường KCHT kết nối bên ngoài dự án (Peterson, 
2009). Phí phát triển là chi phí gia tăng cho chủ đầu tư 
tham gia phát triển đất chi trả để mở rộng KCHT và 
dịch vụ xã hội để phù hợp với nhu cầu tăng trưởng và 

Cơ chế tái điều chỉnh đất đai đã được thí điểm áp dụng tại TP. Trà Vinh (Việt Nam)
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Tuy nhiên, để triển khai được mô hình này, cần lưu ý 
đến quá trình lập quy hoạch sử dụng đất đô thị, sự tham 
gia và đồng thuận của người dân, pháp lý của phần đất 
tham gia quá trình (trước - sau) tái điều chỉnh, vai trò 
của Nhà nước trong việc ban hành cơ sở pháp lý cho cơ 
chế và tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương.

Thứ hai, đối với công cụ thuế - thực hiện điều tiết 
trực tiếp phần giá trị tăng thêm từ đất, hầu hết các 
nước duy trì nhiều loại thuế khác nhau để phù hợp với 
các nguyên tắc của thuế và đảm bảo đáp ứng các mục 
tiêu là công bằng trong động viên thuế, quản lý, hạn 
chế tích tụ đầu cơ đất đai, điều tiết được phần gia tăng 
không do chủ sử dụng đất tạo ra. Đây là công cụ rất 
đáng quan tâm trong bối cảnh nước ta đang thực hiện 
lộ trình xây dựng, ban hành Luật Thuế tài sản. Tuy 
nhiên, để thực thi tốt công cụ điều tiết trực tiếp, tác giả 
cho rằng, cần chú ý đến một số điều kiện triển khai, 
như: Hoàn thiện và phát triển hệ thống đăng ký đất đai 
và BĐS; Tổ chức hệ thống định giá đất đai của Nhà 
nước phải phù hợp với giá thị trường và đảm bảo tính 
cập nhật sự thay đổi của giá đất.

Thứ ba, về nhóm các công cụ gián tiếp, trong dài 
hạn, Nhà nước và chính quyền địa phương (đặc biệt 
là 02 thành phố lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) cần 
cân nhắc nghiên cứu ban hành khung pháp lý liên 
quan đến phương thức “Tài trợ tăng thuế” đối với 
các dự án hạ tầng giao thông đô thị (hệ thống đường 
sắt đô thị), hệ thống KCHT giao thông định hướng 
công cộng (TOD) kết nối giữa trung tâm và các đô 
thị vệ tinh.

03 nhóm công cụ điều tiết phần giá trị 
đất gia tăng, tác giả xin đề xuất một số 
bài học kinh nghiệm và các vấn đề cần 
quan tâm trong quá trình thu hồi phần giá 
trị đất gia tăng trong phát triển KCHT đô 
thị ở Việt Nam:

Thứ nhất, đối với các công cụ điều tiết 
chung, cần nghiên cứu việc áp dụng và 
nhân rộng cơ chế tái điều chỉnh đất đai 
trong quá trình đầu tư phát triển KCHT 
và chỉnh trang các đô thị. Trong thực tế, 
mô hình này đã được là thí điểm tại TP. 
Trà Vinh. TP. Trà Vinh được Ngân hàng 
Thế giới chọn là địa phương duy nhất 
thực hiện thí điểm dự án Thu gom và 
điều chỉnh đất. Dự án “Thu gom và điều 
chỉnh đất” (đổi đất lấy công trình) được 
phối hợp thực hiện theo phương châm 
“Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Theo 
đó, chủ sở hữu đất nằm trong vùng dự án 
sẽ góp một phần đất khoảng 30% diện 
tích theo các phương thức khác nhau để 
dành không gian xây dựng các công trình 
KCHT, công trình công cộng, xây dựng 
đường giao thông, tạo những lô đất dự trữ 
bán cho các mục đích thương mại, xây 
dựng nhà ở cho người thu nhập cao nhằm 
tích lũy nguồn thu và chi phí xây dựng 
nhà ở cho chủ sở hữu đất thu nhập thấp 
(Bích Đào, 2017).
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